
 

 

Cải CÁCH HÀNH CHÍNH 
TRoNG CÁC LĨNH VỰC Kế HoạCH - Tài CHÍNH 

Và QuảN Lý KHoa HỌC 
Của ViệN KHoa HỌC Xã Hội ViệT NaM 

Phạm Văn Vang(*) 

Thực hiện mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-
2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2001-
2005 đã tập trung vào 4 nội dung cơ bản: cải cách trong xây 
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; cải 
cách trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các 
chương trình, đề tài và các hoạt động khoa học khác; cải cách 
trong việc đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học 
và tài chính; cải cách về thể chế các hoạt động khoa học và 
phục vụ khoa học. 
Đó là nội dung mà bài viết phân tích làm rõ, qua đó đưa ra 
những đánh giá về thực trạng cũng như kết quả của các lĩnh 
vực kế hoạch-tài chính và quản lý khoa học trong 5 năm qua 
của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (phần I). 

gày 17/9/2001, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 136/2001 

QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001-2010. Mục tiêu của chương 
trình nhằm “Xây dựng một nền hành 
chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, 
chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động 
có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 
chất và năng lực đáp ứng nhu cầu của 
công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. 

Đến năm 2010, hệ thống hành chính cơ 
bản được cải cách phù hợp với yêu cầu 
quản lý nền kinh tế thị trường định 
hướng XHCN”.(*) 

Chương trình tổng thể nêu trên đã 
xác định rõ 9 mục tiêu cụ thể, 4 nội 
dung của cải cách hành chính, 7 chương 
trình hành động và 5 giải giáp thực 
hiện; đồng thời cũng xác định rõ trách 
nhiệm của các bộ, ngành trung ương và 
chính quyền địa phương các cấp trong tổ 

                                                 
(*) TS. Kinh tế. Trưởng ban Ban Kế hoạch-TàI chính, 
Viện KHXH Việt Nam 
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chức triển khai giai đoạn I (2001-2005). 

Thực tiễn triển khai giai đoạn I 
chương trình tổng thể trong các năm 
qua cho thấy, các bộ, ngành và chính 
quyền địa phương các cấp đã có những 
nỗ lực, cố gắng trong thực hiện kế hoạch 
và đạt được những kết quả nhất định 
của các chương trình cụ thể về cải cách 
hành chính trong phạm vi trách nhiệm 
của mình. 

Thực hiện chương trình tổng thể cải 
cách hành chính của Chính phủ, Viện 
Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH 
Việt Nam), ngay từ đầu năm 2001, đã 
xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ cải 
cách hành chính trên mọi lĩnh vực hoạt 
động, nhất là các lĩnh vực kế hoạch - tài 
chính và quản lý khoa học. 

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả 
thực hiện cải cách hành chính trong các 
lĩnh vực kế hoạch - tài chính và quản lý 
khoa học giai đoạn 2001-2005 

Trên cơ sở chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001-2010, các ngành khoa học và công 
nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng trong đó có Viện KHXH Việt Nam 
đã cụ thể hoá thành chương trình cải 
cách của mình dựa trên những đặc điểm 
riêng và chức năng, nhiệm vụ được giao 
của từng ngành, sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ trong việc thực hiện các 
nghị quyết của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khoá IX, đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 5 (khoá IX); xây dựng 
kế hoạch, nhiệm vụ cải cách, tổ chức 
tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 
38/CP của Chính phủ về cải cách một 
bước thủ tục hành chính, tổng kết việc 
thực hiện thí điểm các cơ chế “một cửa”, 
khoán biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính và cơ chế tài chính cho các 
đơn vị sự nghiệp có thu. Đồng thời các 
ngành khoa học-công nghệ, bao gồm 

khoa học xã hội còn phải thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2 (khoá VIII), được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định xây 
dựng “chiến lược phát triển khoa học và 
công nghệ Việt Nam đến năm 2020” (QĐ 
số 343/TTg ngày 23/5/1997) và sau này 
chuyển thành Đề án “Chiến lược phát 
triển khoa học và công nghệ đến năm 
2010” (Thông báo số 175/CP-KG ngày 
22/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ) 
phục vụ chiến lược kinh tế - xã hội đến 
năm 2010 của đất nước, phục vụ quá 
trình chuẩn bị các Văn kiện Đại hội IX 
của Đảng. Và sau Đại hội iX, để cụ thể 
hoá Nghị quyết Đại hội, kết luận của 
Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) về 
phương hướng phát triển khoa học và 
công nghệ đến năm 2010, cơ sở định 
hướng cho kế hoạch phát triển khoa học 
và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2001-
2010, cũng là cơ sở cho việc thực hiện cải 
cách hành chính nhà nước trong các cơ 
quan nghiên cứu khoa học và công nghệ 
nói chung, cơ quan nghiên cứu về khoa 
học xã hội nói riêng. 

Nhìn lại 5 năm (2001-2005) thực 
hiện chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước trong các ngành 
khoa học xã hội nói chung, của Viện 
KHXH Việt Nam nói riêng, có thể 
khẳng định đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Nhìn chung, các cơ quan 
nghiên cứu và quản lý đã được đổi mới 
một bước về thể chế, về cơ chế cũng như 
về tổ chức bộ máy hành chính; đội ngũ 
cán bộ công chức đã được nâng cao về 
chất lượng, bước đầu thực hiện cải cách 
về tài chính công và từng bước hiện đại 
hoá nền hành chính nhà nước. 

Có thể đánh giá những kết quả đạt 
được về cải cách hành chính giai đoạn 
2001-2005 của Viện KHXH Việt Nam 
trên các lĩnh vực kế hoạch-tài chính và 
quản lý khoa học với những nội dung 
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Năm thực hiện 
kế hoạch 

Kế hoạch và dự toán 
xây dựng ban đầu (%) 

Tỷ lệ giữa kế hoạch ban đầu 
so với kế hoạch được phê 
duyệt (%) 

Sự chênh lệch giữa kế hoạch 
dự toán với kế hoạch được 
Nhà nước phê duyệt (%) 

2001 100 58,336 41,664 

2002 100 59,239 40,761 

2003 100 90,595 9,405 

2004 100 95,205 4,795 

2005 100 91,423 (*) 8,577 

2006 100 96,489 3,511 

(*) Chưa bao gồm kinh phí hoạt động khoa học và kinh phí cải cách tiền lương được bổ sung 

chủ yếu sau: 

1, Cải cách trong việc xây dựng chiến lược, 
qui hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm 

Ngay từ năm 1998, thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng Chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ Việt Nam đến năm 
2010, Trung tâm KHXH & NVQG (nay 
là Viện KHXH Việt Nam) đã chủ động 
đề xuất với Chính phủ xây dựng Chiến 
lược Khoa học xã hội Việt Nam, Quy 
hoạch tổng thể phát triển Trung tâm 
KHXH & NVQG đến năm 2010. Lúc 
đầu, việc xây dựng Chiến lược cũng như 
Quy hoạch tổng thể đều mong muốn đề 
ra những nhiệm vụ mang tính chất 
chiến lược dài hạn với thời gian 15 - 20 
năm. Nhưng sau này, khi Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo Chiến lược khoa học 
và công nghệ phục vụ trực tiếp cho 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước với tầm nhìn 10 năm (2001-
2010) thì các ngành khoa học và công 
nghệ nói chung, khoa học xã hội nói 
riêng nhận thấy sự chỉ đạo của Chính 
phủ như vậy là khách quan, phù hợp với 
thực tiễn và điều kiện của nước ta trong 
giai đoạn đầu đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Do đó, 
quá trình xây dựng Chiến lược cũng như 
Quy hoạch được đẩy mạnh với tốc độ 
nhanh hơn, kết quả đem lại khả quan 
hơn. Tuy nhiên, cho đến năm 2003, 
Chiến lược phát triển khoa học và công 

nghệ, trong đó có Chiến lược phát triển 
Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 
2010 mới được hoàn thành; và đầu năm 
2005, “Qui hoạch tổng thể phát triển 
Viện KHXH Việt Nam đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020” mới được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Những đóng góp quan trọng của 
việc xây dựng Chiến lược và Quy hoạch 
là đã định hướng khá rõ những nội 
dung cơ bản, có lĩnh vực được cụ thể hoá 
bước đi trong quá trình triển khai xây 
dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm sát 
với yêu cầu thực tiễn. Hơn nữa, cùng với 
những nhiệm vụ xây dựng Chiến lược 
và Quy hoạch, trình độ xây dựng kế 
hoạch và khả năng dự báo trong khoa 
học và công nghệ nói chung, khoa học xã 
hội nói riêng ngày càng được nâng cao 
hơn, đạt được những kết quả bước đầu 
rõ rệt. Vì vậy nhiệm vụ xây dựng kế 
hoạch 5 năm và hàng năm hoàn thành 
nhanh hơn, sát yêu cầu thực tiễn hơn, 
giảm được thời gian và công sức cho việc 
xây dựng, xét duyệt kế hoạch và dự toán 
ngân sách. 

So sánh giữa kế hoạch và dự toán 
xây dựng ban đầu với kế hoạch và dự 
toán được Nhà nước phê duyệt của Viện 
KHXH Việt Nam 6 năm gần đây chúng 
ta thấy rất rõ nhận định nêu trên (bảng 
dưới):
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Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy, 
giữa kế hoạch và dự toán ngân sách xây 
dựng ban đầu so với kế hoạch và dự toán 
được nhà nước phê duyệt ngày càng gần 
nhau hơn, thể hiện trình độ xây dựng kế 
hoạch và dự toán cũng như trình độ dự 
báo khả năng phát triển chung của nền 
kinh tế-xã hội của nước ta được nâng cao 
rõ rệt. Nếu như các năm 2001, 2002, sự 
chênh lệch giữa kế hoạch và dự toán xây 
dựng ban đầu so với kế hoạch và dự toán 
được Nhà nước phê duyệt tới 40-41%, thì 
những năm gần đây (từ năm 2004 đến 
năm 2006) sự chênh lệch đó được rút 
ngắn lại chỉ còn 3- 4%. Có thể nói đó là 
kết quả tổng hoà của sự phát triển về 
trình độ được nâng lên của đội ngũ cán bộ 
làm nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện 
và quản lý các lĩnh vực kế hoạch - tài 
chính và quản lý khoa học của Viện 
KHXH Việt Nam thời gian qua do cải 
cách hành chính đem lại. 

2, Cải cách trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện 
và quản lý các chương trình, đề tài dự án và các hoạt 
động khoa học khác 

Đây là các hoạt động trọng tâm của 
một cơ quan khoa học như Viện KHXH 
Việt Nam. Việc cải cách và đổi mới khâu 
xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt 
động khoa học đã đem lại hiệu quả cao, 
không những trong kết quả nghiên cứu 
và các hoạt động khoa học khác mà còn 
đem lại hiệu quả cao trong đầu tư tài 
chính, trong đào tạo cán bộ khoa học và 
phục vụ khoa học; đồng thời cũng đem lại 
việc cải thiện đời sống vật chất cũng như 
văn hoá tinh thần cho đội ngũ cán bộ công 
chức làm công tác khoa học và phục vụ 
khoa học. 

Trong những năm qua, việc đổi mới 
mang tính đột phá trong công tác tổ chức 
hoạt động khoa học là việc hình thành các 
chương trình nghiên cứu cấp bộ. Một mặt, 

chương trình cấp bộ tập trung được lực 
lượng cán bộ khoa học để giải quyết 
những vấn đề khoa học theo chương trình 
mục tiêu rõ rệt, nhất là những vấn đề lý 
luận và thực tiễn cấp bách. Mặt khác trên 
cơ sở đó, đầu tư tài chính cho khoa học có 
điều kiện tập trung vào những yêu cầu 
thật sự cần thiết và nhờ vậy đem lại hiệu 
quả thiết thực, gắn công tác nghiên cứu lý 
luận với việc giải quyết những yêu cầu 
cấp bách của đời sống thực tiễn đổi mới 
đất nước. Từ năm 1995 đến nay, Viện 
KHXH Việt Nam đã xây dựng và thực 
hiện 10 chương trình khoa học cấp bộ. Nội 
dung nghiên cứu bao gồm những vấn đề 
lý luận và thực tiễn bức xúc trong quá 
trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, ổn định 
chính trị xã hội, góp phần đẩy mạnh sự 
nghiệp đổi mới, thực hiện CNH, HĐH đất 
nước, tích cực chủ động hội nhập quốc tế 
trong những năm đầu thế kỷ XXi. Viện 
KHXH Việt Nam là một trong những cơ 
quan khoa học đầu tiên tổ chức xây dựng 
và thực hiện thành công các chương trình 
nghiên cứu khoa học cấp bộ đạt kết quả 
tốt không kém gì các chương trình, đề tài 
khoa học - công nghệ độc lập cấp nhà 
nước. 

Ngoài việc xây dựng và thực hiện các 
chương trình cấp bộ, Viện KHXH Việt 
Nam còn đổi mới công tác tuyển chọn, 
đấu thầu các đề tài độc lập cũng như đề 
tài thuộc các chương trình cấp bộ. Thực 
hiện Luật Khoa học và Công nghệ, việc 
tuyển chọn đề tài cấp bộ của Viện KHXH 
Việt Nam đã được tiến hành theo 2 hình 
thức: giao trực tiếp hoặc thông qua tuyển 
chọn, đấu thầu để lựa chọn chủ nhiệm đề 
tài và cơ quan chủ trì tốt nhất để thực 
hiện. Một số Chương trình cấp bộ như 
chương trình “Những cơ sở xã hội nhân 
văn  của quản lý nhà nước về tài nguyên 
và môi trường trong quá trình công 
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nghiệp hoá: một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn”, gồm 6 đề tài, cũng thực hiện theo 
phương thức tuyển chọn (đấu thầu) để lựa 
chọn chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì 
tốt nhất để thực hiện. Đồng thời có 
chương trình như chương trình “Những 
vấn đề cơ bản của việc phát triển bền 
vững của đồng bào Chăm trong tình hình 
mới” gồm 5 đề tài, lại áp dụng phương 
thức giao trực tiếp đề tài cho những nhà 
khoa học có trình độ và uy tín làm chủ 
nhiệm trên cơ sở các Viện nghiên cứu 
mang tính đặc thù có liên quan đến đối 
tượng nghiên cứu của chương trình đề 
xuất, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam 
xem xét, quyết định. 

Các đề tài độc lập cấp bộ cũng áp 
dụng theo hai hình thức nói trên theo quy 
định của Luật Khoa học và Công nghệ. 
Một số đề tài có tới 4-5 cơ quan khoa học 
đăng ký tham gia, nhưng thông qua 
phương thức tuyển chọn đã tìm ra được 
chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì thực 
hiện đề tài có đủ các tiêu chuẩn nhất để 
thực hiện. Những đề tài cấp bộ giao trực 
tiếp, thông qua phương thức đặt hàng 
được dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
được giao và khả năng thực hiện các đề 
tài trong thời gian qua để xem xét quyết 
định. Đó là các nhiệm vụ khoa học thuộc 
về bảo mật quốc gia, những nhiệm vụ có 
tính chất nhạy cảm không nên phổ biến 
rộng rãi (vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh 
quốc gia, nghiên cứu về khả năng bí ẩn 
của con người, v.v…). Còn đại bộ phận các 
loại đề tài, nhiệm vụ khoa học khác đều 
tiến hành tuyển chọn theo phương thức 
“đấu thầu” công khai, dân chủ và bình 
đẳng, theo một thời gian nhất định, phù 
hợp với kế hoạch hàng năm của cơ quan 
chủ quản.  

Hơn nữa, việc lựa chọn chủ nhiệm đề 
tài cấp bộ còn phải căn cứ theo Quy chế 
Quản lý khoa học của Viện KHXH Việt 

Nam đã ban hành. Thực tế 5 năm gần 
đây (2001-2005) trong số 280 đề tài độc 
lập cấp bộ, có tới 65-70% chủ nhiệm đề tài 
là cán bộ khoa học cấp Viện hoặc tương 
đương; 20-25% chủ nhiệm đề tài là cán bộ 
khoa học cấp phòng nghiên cứu. Số còn 
lại thì chủ nhiệm đề tài cũng là cán bộ 
khoa học cốt cán bao gồm một số ít cán bộ 
khoa học trẻ có học hàm hoặc học vị, là 
nghiên cứu viên chính hoặc nghiên cứu 
viên có trình độ nghiên cứu độc lập đã 
qua đảm nhiệm các đề tài khoa học cấp 
viện (cấp cơ sở). Thực tế đổi mới này đã 
đem lại sinh khí mới trong sinh hoạt học 
thuật khoa học, đem lại những khởi sắc 
trong tổ chức lao động khoa học, thu hút 
khá đông đảo đội ngũ cán bộ khoa học 
trong từng phòng, lĩnh vực nghiên cứu 
thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành 
về khoa học xã hội. 

Các hoạt động khoa học khác như tạp 
chí, xuất bản, thông tin, tư liệu thư viện 
cũng có những cải cách, đổi mới về hình 
thức và nội dung. 27 tạp chí khoa học của 
Viện KHXH Việt Nam ngày càng được đổi 
mới, chất lượng các bài viết tập trung 
phản ánh các kết quả nghiên cứu và sinh 
hoạt học thuật trong từng lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn, thể hiện rõ bản 
sắc của từng lĩnh vực hoạt động khoa học, 
tôn chỉ mục đích của mỗi tạp chí, đáp ứng 
nhu cầu bạn đọc trong nước cũng như 
nước ngoài. 

Công tác xuất bản tập trung vào 
nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu của 
những công trình khoa học trọng điểm, 
các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp 
nhà nước, cấp bộ và cấp viện chuyên 
ngành; những công trình tổng kết về lý 
luận và thực tiễn, công trình được xét 
tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 
thưởng Nhà nước; những công trình 
nhiều tập, đúc kết những thành quả 
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nghiên cứu và có hệ thống trong các lĩnh 
vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn. 

Công tác thông tin - tư liệu- thư viện 
đã bước đầu đổi mới nguồn tin và làm 
giàu vốn tin thông qua hệ thống thông tin 
sách báo ngoại nhập cũng như tăng cường 
xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin trong 
nước. Bước đầu tin học hoá và thực hiện 
nối mạng với các cơ sở thông tin quốc tế 
để làm giàu và phong phú vốn tin. Các 
hình thức thông tin nội bộ, thông tin phục 
vụ lãnh đạo, quản lý và thông tin phục vụ 
nghiên cứu theo chuyên đề, những cái 
mới trong khoa học xã hội ngày càng được 
tăng cường. Từng bước hiện đại hoá hệ 
thống thông tin phục vụ khoa học trở 
thành một yêu cầu cấp thiết và trên thực 
tế đã đem lại hiệu quả thiết thực cho công 
tác nghiên cứu khoa học thời gian qua. 

3, Cải cách trong việc đánh giá, nghiệm thu kết quả 
nghiên cứu khoa học 

Theo Quy định của Quy chế quản lý 
các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện 
KHXH Việt Nam, mọi đề tài, nhiệm vụ 
khoa học cấp bộ, cấp viện hết thời gian 
thực hiện ghi trong hợp đồng khoa học 
đều phải tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết 
quả nghiên cứu. Từ năm 2004, Viện 
KHXH Việt Nam còn quy định việc thực 
hiện nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ cấp bộ 
phải theo 2 cấp: cấp cơ sở và cấp bộ. Nhờ 
vậy, chất lượng sản phẩm khoa học của 
các đề tài, nhiệm vụ cấp bộ đã được nâng 
cao rõ rệt. Công tác quản lý khoa học 
ngày càng thể hiện được tính chất quản lý 
theo quy định pháp lý chặt chẽ, nghiêm 
túc hơn. Đây là bước cải cách, đổi mới 
quan trọng trong công tác quản lý khoa 
học và phù hợp với yêu cầu đổi mới nhiệm 
vụ quản lý khoa học và công nghệ hiện 
nay ở nước ta. 

Nhìn chung, hầu hết các hội đồng 
đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu 

đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học những 
năm gần đây được tổ chức thực hiện là 
phù hợp và nghiêm túc. Hội đồng nghiệm 
thu cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan chủ 
trì đề tài ra quyết định thành lập, với 5 - 
7 thành viên. Nhiều nhà khoa học có 
trình độ, liên quan đến các lĩnh vực 
nghiên cứu của từng đề tài đều được mời 
tham gia hội đồng, trong đó có những 
chuyên gia khoa học thực sự. Nhờ vậy, 
những ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn 
chỉnh báo cáo tổng quan kết quả nghiên 
cứu của các đề tài khoa học được nâng cao 
rõ rệt, đặc biệt là chất lượng các kiến nghị 
khoa học. Hội đồng nghiệm thu cấp bộ do 
Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam ra quyết 
định thành lập trên cơ sở đề xuất của thủ 
trưởng cơ quan chủ trì đề tài, ý kiến tư 
vấn của cơ quan quản lý khoa học, và ý 
kiến của Chủ tịch Viện. Hội đồng nghiệm 
thu cấp bộ những năm gần đây vì thế 
thực sự đã được đổi mới về tiêu chuẩn, 
thu hút được các chuyên gia khoa học 
trong và ngoài Viện tham gia, bảo đảm tỷ 
lệ hợp lý giữa các thành viên trong và 
ngoài Viện KHXH Việt Nam theo quy 
định. Mục đích của việc đổi mới các hội 
đồng nghiệm thu là nhằm đánh giá khách 
quan kết quả nghiên cứu của hệ thống đề 
tài, nhiệm vụ cấp bộ do Viện KHXH Việt 
Nam đầu tư kinh phí và tổ chức thực hiện 
theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn đổi mới công 
tác quản lý khoa học nói chung, công tác 
tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp 
bộ nói riêng còn bộc lộ những yếu kém, 
hạn chế về trình độ khoa học của đội ngũ 
cán bộ hiện nay, nhất là những lĩnh vực 
khoa học còn non trẻ do mới được thành 
lập theo Nghị định 26/2004/NĐ-CP ngày 
15/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Viện KHXH Việt Nam. 
Mặc dù vậy, việc đổi mới hình thức 
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nghiệm thu đề tài theo 2 cấp nêu trên đã 
đem lại kết quả rõ rệt, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả thực sự và phản ánh rõ 
thực trạng kết quả nghiên cứu của từng 
đề tài, nhiệm vụ khoa học, kể cả các lĩnh 
vực còn non trẻ. Đồng thời nhờ vậy mà 
khắc phục được tình trạng trước đây, số 
lượng đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt 90-
95% loại khá và xuất sắc, trong đó loại 
xuất sắc chiếm tới 60-65% số lượng đề tài. 
Hơn nữa, từ năm 2005, tiêu chuẩn quy 
định loại xuất sắc đối với đề tài, nhiệm vụ 
cấp bộ của Viện KHXH Việt Nam còn tiếp 
tục được đổi mới: 100% thành viên có mặt 
tại hội đồng đánh giá xuất sắc mới được 
xếp loại xuất sắc. Bởi vậy, riêng năm 
2005, tỷ lệ đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt 
kết quả xuất sắc chỉ đạt khoảng 25-30%. 
Và nếu đề tài được đề nghị Chủ tịch Viện 
KHXH Việt Nam khen thưởng phải là 
loại đề tài đạt loại xuất sắc nhưng phải 
bảo đảm thời gian thực hiện kéo dài 
không quá 3 tháng so với hợp đồng khoa 
học đã ký kết. Như vậy, có thể nói, việc 
đổi mới tiêu chuẩn đánh giá nghiệm thu 
không những nâng cao trách nhiệm của 
hội đồng, mà còn phản ánh đúng thực 
trạng nghiên cứu của hệ thông đề tài 
khoa học, góp phần khắc phục nhược 
điểm kéo dài thời gian thực hiện các đề 
tài cấp bộ thời gian qua. 

4, Cải cách về thể chế các hoạt động khoa học và tài 
chính, xây dựng các định mức chi cho các hoạt 
động khoa học và phục vụ khoa học 

Đây cũng là một lĩnh vực có những 
cải cách, đổi mới đáng chú ý của Viện 
KHXH Việt Nam thời gian qua. Nói 
chung, cho đến nay các lĩnh vực hoạt động 
khoa học, tài chính và một số lĩnh vực 
khác của Viện KHXH Việt Nam đều có 
các quy chế hoặc quy định về tổ chức hoạt 
động và quản lý, có những lĩnh vực xây 
dựng được quy chế, quy định từ rất sớm 
và đã được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp 

với thực tiễn, như Quy chế hoạt động 
khoa học đã được bổ sung “Quy định tạm 
thời về việc tuyển chọn cá nhân làm chủ 
nhiệm đề tài cấp bộ”; “Quy định đánh giá 
nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ cấp bộ”. 
“Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, 
nhiệm vụ khoa học” đã xây dựng xong, 
chuẩn bị ban hành thực hiện v.v… 

Về lĩnh vực tài chính cũng có những 
cải cách, đổi mới từ nhiều năm nay, trong 
đó hàng năm, những kết quả cải cách đều 
được áp dụng ngay trong nguyên tắc phân 
bổ, sử dụng và quản lý tài chính đối với 
các hoạt động khoa học và phục vụ cho 
khoa học. Nhờ vậy, việc đầu tư, sử dụng 
và quản lý tài chính của Viện KHXH Việt 
Nam ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu 
quả ngày càng cao hơn. Mặt khác, để việc 
đầu tư, sử dụng kinh phí cho các hoạt 
động khoa học và phục vụ khoa học đem 
lại hiệu quả cao, từ trước những năm 
1990, Viện KHXH Việt Nam đã xây dựng 
và thực hiện các định mức chi đối với các 
hoạt động khoa học và phục vụ khoa học. 
Các định mức chi này đã được sửa đổi, bổ 
sung trước khi ban hành Thông tư liên bộ 
(Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công 
nghệ) số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT 
hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Mặc 
dù vậy, các mức chi đó hiện nay vẫn còn 
phát huy tác dụng hướng dẫn thực hiện 
theo  các quy trình hoạt động khoa học và 
phục vụ khoa học, mà không đơn thuần 
chỉ là các định mức chi đối với việc chi 
tiêu khoa học và phục vụ khoa học, nhất 
là những mức chi thuộc các loại hình đề 
tài và hoạt động khoa học chưa quy định 
trong Thông tư liên bộ số 45 nói trên. Hơn 
nữa, trên cơ sở các định mức chi đã được 
xây dựng, mà việc đầu tư kinh phí theo 
các loại hình đề tài khoa học, theo các loại 
hình hoạt động khoa học của Viện KHXH 
Việt Nam bảo đảm có căn cứ khoa học 
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khách quan, được thực tiễn kiểm nghiệm 
và được bổ sung, sửa đổi, do đó bảo đảm 
tính hợp lý, công bằng và khả thi trong 
đầu tư, bố trí kinh phí cho từng lĩnh vực 
hoạt động khoa học cũng như cho từng 
đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, hiện nay 
vẫn còn những khó khăn nhất định trong 
việc xác định các tiêu chí đầu tư đối với 
loại hình đề tài khoa học cấp viện 
(chuyên ngành), các hoạt động thông tin 
- tư liệu - thư viện, tạp chí, xuất bản, làm 
sao vừa khắc phục tính chất bao cấp, vừa 
khuyến khích được tính năng động sáng 
tạo của các nhà khoa học, nâng cao trách 
nhiệm và tăng quyền tự chủ trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài 
chính của các đơn vị trực thuộc. 

Đánh giá chung   

Căn cứ vào mục tiêu tổng quát và 
mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2001-2005 
và thực tiễn cải cách hành chính trong 5 
năm qua trên các nội dung chủ yếu, có 
thể đánh giá tổng quát về thực trạng các 
lĩnh vực kế hoạch - tài chính và quản lý 
khoa học hiện nay của Viện KHXH Việt 
Nam như sau: 

Năm năm qua, cải cách hành chính 
trong các lĩnh vực kế hoạch - tài chính và 
quản lý khoa học đã được triển khai 
nghiêm túc theo 4 nội dung cơ bản: Cải 
cách trong xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; cải 
cách trong việc xây dựng, tổ chức thực 
hiện và quản lý các chương trình, đề tài 
và các hoạt động khoa học khác; cải cách 
trong việc đánh giá, nghiệm thu kết quả 
nghiên cứu khoa học; cải cách về thể chế 
các hoạt động khoa học và tài chính, xây 
dựng các định mức chi cho các hoạt động 
khoa học và phục vụ khoa học. Nhờ vậy 
đã tạo ra bước chuyển cơ bản trong các 
lĩnh vực kế hoạch - tài chính và quản lý 
khoa học, góp phần quan trọng hoàn 

thành kế hoạch 5 năm 2001-2005 của 
Viện KHXH Việt Nam, góp phần thiết 
thực thực hiện thành công Nghị quyết 
Đại hội IX, chuẩn bị các văn kiện Đại hội 
X của Đảng, đổi mới từng bước hệ thống 
chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
XHCN ở nước ta. Chương trình, mục tiêu, 
giải pháp thực hiện cải cách hành chính 
trong các lĩnh vực kế hoạch - tài chính và 
quản lý khoa học thời gian qua nói chung 
là đúng đắn, có cơ sở khoa học, phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Viện 
KHXH Việt Nam. Có thể khái quát những 
kết quả chủ yếu trong các lĩnh vực này 
của giai đoạn 2001- 2005 như sau:  

- Kết quả nổi bật nhất là hiệu lực và 
hiệu quả của công tác kế hoạch - tài 
chính và quản lý khoa đã được nâng cao 
rõ rệt, không chỉ thể hiện ở các chương 
trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học mà còn 
được thể hiện trong các hoạt động tạp 
chí, xuất bản, thông tin - tư liệu - thư 
viện cũng như các hoạt động tài chính… 

- Thể chế của nền hành chính đã 
được đổi mới và hoàn thiện một bước cơ 
bản phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN, phát huy 
dân chủ và ngày càng công khai hoá, 
minh bạch trong mọi hoạt động, mọi lĩnh 
vực khoa học và tài chính, đặc biệt là 
trong xây dựng, tổ chức thực hiện các hệ 
đề tài khoa học và phân bổ kinh phí cho 
mọi mặt hoạt động của Viện. Các chủ 
trương chính sách, nhiệm vụ của Đảng 
và Nhà nước giao trong quá trình đổi 
mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền XHCN đã được thực hiện tốt 
và nghiêm túc, nhờ việc đổi mới thể chế 
hoá mọi lĩnh vực hoạt động và ngày càng 
đi vào nề nếp. Cải cách thủ tục hành 
chính đã cải thiện được mối quan hệ giữa 
các cơ quan chức năng của Viện với các 
đơn vị trực thuộc và làm tăng thêm sự 
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kết hợp chặt chẽ trong mối quan hệ với 
cơ quan quản lý nhà nước các cấp. 

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch 
Viện tiếp tục được điều chỉnh, bảo đảm 
yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu 
quả và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi 
mặt hoạt động khoa học và phục vụ khoa 
học của các đơn vị trực thuộc. Thông qua 
kết quả và tác động của cải cách hành 
chính trong thời gian qua đã góp phần 
điều chỉnh trong phân công, phân cấp 
quản lý, tổ chức bộ máy và cán bộ, bộ 
máy của các cơ quan chức năng của Viện 
KHXH Việt Nam cũng như các đơn vị 
trực thuộc và được sắp xếp lại theo 
hướng hợp lý, tinh gọn hơn. 

- Thông qua một số cải cách và biện 
pháp mang tính đột phá như xây dựng 
kế hoạch và dự toán ngân sách sát thực 
tế hơn; cải cách trong việc xây dựng và 
thực hiện chương trình, đề tài khoa học; 
cải cách trong tổ chức đánh giá, nghiệm 
thu kết quả nghiên cứu, tăng cường công 
tác kiểm tra, bảo đảm tính chất pháp 
lệnh về kế hoạch, quản lý khoa học và tài 
chính theo pháp luật và các quy chế, quy 
định ngày càng được thể hiện rõ. Và 
cùng với việc công khai, dân chủ trong 
mọi hoạt động khoa học và tài chính 
được thiết lập đã tạo đà cho những 
chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong cả 
hệ thống công vụ, góp phần quan trọng 
vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
chính trị của Viện KHXH Việt Nam 
trong giai đoạn 2001-2005. 

Mặc dù đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận trong các lĩnh vực kế hoạch-tài 
chính và quản lý khoa học nêu trên, 
nhưng cải cách hành chính trong các 
lĩnh vực này thời gian qua cũng bộc lộ 
những khiếm khuyết, tồn tại trên các 
phương diện: Chất lượng và hiệu quả 

quản lý còn thấp. Quản lý khoa học, 
quản lý tài chính tuy đã đi vào nề nếp 
nhưng chưa khắc phục được một cách 
căn bản hiện tượng còn có một số đề tài, 
nhiệm vụ khoa học kéo dài thời gian thực 
hiện so với hợp đồng khoa học đã ký kết. 
Tình trạng nợ đọng tài chính chưa quyết 
toán theo đúng quy định của Luật Ngân 
sách chủ yếu là do các đề tài, nhiệm vụ 
khoa học này không hoàn thành nhiệm 
vụ theo hợp đồng khoa học. Nhìn chung 
công tác quản lý khoa học, quản lý tài 
chính theo chiều sâu còn hạn chế là do 
trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý có 
hạn, cơ chế quản lý hiện nay chưa khắc 
phục hoàn toàn tính chất quản lý hành 
chính, trong khi nền hành chính hiện đại 
mới chỉ bắt đầu được thiết lập. Do đó, 
chất lượng và hiệu quả quản lý còn thấp 
là đương nhiên. Nếu không tích cực cải 
cách hành chính giai đoạn 2006-2010 
nhất là khi chúng ta hội nhập toàn diện 
hơn với quốc tế và khu vực thì nguy cơ 
tụt hậu xa hơn so với nền hành chính 
hiện đại là điều không tránh khỏi. 
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